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ĐỘNG MẠCH NGỰC LƯNG VÀ GIẢI PHẪU CUỐNG VẠT MẠCH XUYÊN 
Nguyễn Roãn Tuất - Trường đại học y Hà Nội 

Lê Gia Vinh - Học viện Quân y 
Tóm tắt 
Nghiên cứu 57 tiêu bản vạt da cơ lưng to lấy từ 

người Việt trưởng thành. Động mạch ngực lưng, nhánh 
tận của động mạch vai dưới 96,29% và 3,71% tách ra 
từ động mạch nách. Động mạch ngực lưng dài trung 
bình 7,94 ± 1,03cm,(từ 5,1 – 10cm), đường kính trung 
bình 2,15 ± 0,28mm,(từ 1,4 – 2,8mm). Động mạch 
ngực lưng chia làm hai nhánh trong cơ với 85,71%. 

Từ khóa: Động mạch ngực lưng. 
Summary 
The study 57 specimen of Latissimus dorsi 

myocutaneous flap from Vietnamese aldul. The 
thoracodorsal artery arise as a single branch from the 
subscapulary artery 96.29% and 3.71% from axillary 
artery. The length of thoracodorsal artery average 
7.94±1.03cm,(from 5.1–10cm), diameter average 
2.15±0.28mm, (from 1.4–2.8mm). The thoracodorsal 
artery has been two branches intramuscular 85.71%. 

Keywords: The thoracodorsal artery arise. 
Đặt vấn đề 
Năm 1995, Angrygiani[1] mô tả dạng vạt mạch 

xuyên với cuống mạch là các nhánh xuyên của động 
mạch ngực lưng.Đây là dạng vạt có cuống mạch dài, 
vùng da phủ trên cơ có thể tạo vạt lớn. Vạt chỉ định 
cho những tổn khuyết lớn vùng đầu mặt cổ, chi trên, 
chi dưới hoặc sử dụng tạo hình vú và thành ngực.[2], 
[3], [6] Cuống mạch của vạt dựa trên bó mạch ngực 
lưng có nhiều mạch xuyên. Kể từ đó, nhiều phẫu 
thuật viên đã quan tâm nghiên cứu giải phẫu và ứng 
dụng dạng vạt này trong phẫu thuật tạo hình có kết 
quả tốt. Mun và cộng sự,(2008) [4] nghiên cứu mạch 
xuyên của động mạch ngực lưng. Tác giả chia các 
mạch xuyên thành 3 vùng khác nhau: Vùng ngoài, 
vùng trong, vùng giữa. Năm 2008, Mark Schaverien 
và cộng sự [5] thông báo vùng tập trung mạch xiên 
của nhánh ngoài là một hình chữ nhật. Chiều dài của 
hình này nằm trên bờ trước cơ lưng to. Điểm gần ở 
khoảng 6,6cm tới đỉnh đường nách sau, điểm xa 
khoảng 15,4cm. Chúng tôi giới thiệu kết quả nghiên 
cứu giải phẫu động mạch ngực lưng ở người Việt 
trưởng thành.  

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
Tiến hành nghiên cứu trên 57 tiêu bản vạt da cơ 

lưng to lấy từ người Việt Nam trưởng thành. Những 
tiêu bản này được lấy từ vùng lưng của tử thi còn 
nguyên vẹn, không có bệnh lý về da, cơ, mạch máu. 
Trong đó 48 tiêu bản đã ngâm Formalin, 9 tiêu bản 
tươi. 

Phẫu tích động mạch ngực lưng từ rốn mạch cơ 
đến tận nguyên ủy. Đo chiều dài động mạch ngực 
lưng từ nguyên uỷ tới rốn mạch cơ lưng to. Đo khoảng 
cách từ nhánh bên động mạch cơ răng trước tới rốn 
cơ lưng to. Đường kính động mạch được đo ở hai vị trí: 
Gần sát nơi động mạch tách ra từ động mạch vai dưới 

và ở nơi động mạch vừa tách nhánh bên động mạch 
cơ răng trước. 

Phẫu tích dưới kính lúp đeo trán độ phóng đại 3 
lần, giữ tất cả các mạch xuyên từ mặt ngoài cơ lưng to 
lên da. Xác định số lượng mạch xuyên, cách phân bố 
mạch xuyên. 

Kết quả và bàn luận 
Động mạch ngực lưng, một nhánh tận của động 

mạch vai dưới, sau khi đã tách ra nhánh động mạch 
vai mũ. Động mạch ngực lưng chạy theo hướng từ 
trên xuống dưới trong vùng nách sau, nằm ở mặt 
trong của cơ, chui vào cơ tại vị trí rốn mạch. Nguyên 
ủy của động mạch này từ động mạch vai dưới 96,29% 
và 3,71% tách ra từ động mạch nách. Động mạch 
ngực lưng dài trung bình 7,94 ± 1,03cm, biến thiên từ 
5,1 – 10cm. Đường kính trung bình 2,15 ± 0,28mm, 
biến thiên từ 1,4 – 2,8mm. Sau khi chui vào cơ động 
mạch ngực lưng chia làm hai nhánh với 85,71%: 
Nhánh thứ nhất là nhánh xuống (nhánh ngoài) chạy 
theo bờ trước của cơ. Nhánh thứ hai là nhánh ngang 
(nhánh trong) chạy theo bờ trên cơ. Các mạch xuyên 
chủ yếu xuất phát từ nhánh ngoài của động mạch 
ngực lưng. Nhánh ngoài chạy dọc theo bờ trước của 
cơ lưng to, cách bờ trước trung bình 2,45cm, biến 
thiên từ 1,0 – 4,3cm. Nhánh trong chạy ngang từ 
ngoài vào trong theo bờ trên cơ, cách bờ này trung 
bình 2,70cm, biến thiên từ 1,2 – 4,0cm. Nhánh trong 
tách các nhánh nhỏ cấp máu cho nửa trên cơ, nhánh 
ngoài cấp máu cho nửa dưới của cơ. Tại vị trí động 
mạch ngực lưng phân chia, hai nhánh tạo với nhau 
một góc trung bình 48º. 

Vị trí các mạch xuyên là yếu tố rất quan trọng để 
tạo nên sự thành công cho cuộc phẫu thuật. Có nhiều 
cách để xác định vị trí mạch xuyên của động mạch 
ngực lưng. Thông thường các phẫu thuật viên dựa vào 
mốc giải phẫu và kiểm tra lại vị trí mạch bằng Doppler 
mạch khi thiết kế vạt chuyển. 

Động mạch ngực lưng phân chia ba nhánh trong 
cơ. Bên cạnh nhánh ngoài và nhánh trong là nhánh 
giữa, chiếm 14,29 % trường hợp nghiên cứu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Động mạch ngực lưng chia nhánh trong cơ. 
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Định vị mạch xuyên của nhánh xuống động mạch 
ngực lưng, các mạch xuyên tập trung trong vùng hình 
chữ nhật. Giới hạn trên cách nếp gấp sau hố nách 
khoảng 7cm, giới hạn dưới cách khoảng 16cm. Chiều 
rộng hình chữ nhật khoảng 3cm tính từ bờ trước cơ 
lưng to về phía trong. Giới hạn định vị này có diện tích 
trung bình: 9 x 3 cm. Vùng tập trung nhiều mạch 
xuyên, đây là cơ sở để thiết kế dạng vạt có cuống 
mạch dựa trên mạch xuyên của nhánh xuống động 
mạch ngực lưng. 

 Số mạch xuyên của cả hai nguồn động mạch 
ngực lưng và liên sườn trung bình là 10,6 mạch/vạt (từ 
7 - 13 mạch/vạt); mạch xuyên từ động mạch liên sườn 
sau là 5,6 mạch/vạt (từ 3 - 9 mạch/vạt); mạch xuyên 
của các nhánh ngoài và trong,với mạng nội cơ động 
mạch ngực lưng là 5,05mạch/vạt(từ 3 - 8 mạch/vạt). 
Thông tin này giúp phẫu thuật viên định hướng vùng 
cấp máu của mạch xuyên cơ da.  

Bảng kích thước của động mạch ngực lưng 

Kích thước Chiều dài trung 
bình (cm) 

Đường kính trung 
bình (mm) 

Nguyên ủy – Rốn mạch 7,94 ± 1,03 2,15 ± 0,28 
Vị trí ĐM cơ răng trước 

– Rốn mạch 
3,42 ± 0,93 1,48 ± 0,31 

 
Kết luận 
Động mạch ngực lưng có nguyên ủy hằng định, 

đường kính lớn, kích thước đủ dài để di chuyển vạt 
dưới dạng cuống liền. Hệ thống mạch xuyên cơ da 

phong phú cấp máu tốt cho vùng da lấy cùng cơ khi 
dùng dạng đảo. Thiết kế đảo da tại vùng định vị mạch 
xuyên sức sống vạt cao. 
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NGHIÊN CỨU PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH NHÂN NHỒI MÁU ĐỘNG MẠCH NÃO GIỮA 

 BẰNG BÀI "THÔNG MẠCH DƯỠNG NÃO ẨM" VÀ ĐIỆN CHÂM 
 

Nguyễn Công Doanh, Nguyễn Thuỳ Hương 
Nguyễn Minh Trang, Hoàng Minh Hằng 

Tóm tắt 
Nghiên cứu thực hiện trên 52 bệnh nhân nhồi máu 

não động mạch não giữa, được điều trị bằng bài thuốc 
“ Thông mạch dưỡng não ẩm” và điện châm trong 1 
tháng. Kết quả nghiên cứu cho thấy điểm Glasgow 
trung bình của các bệnh nhân sau điều trị tăng từ 
13,92± 1,20 lên 15 điểm. Liệt thần kinh VII trung 
ương, rối loạn ngôn ngữ và rối loạn cơ tròn từ 100%, 
50% và 19,23% giảm xuống còn 23%, 9,62% và 
3,38%. Theo thang điểm Barthel chuyển dịch được 1 
độ là 28,85%, chuyển dịch 2 độ là 71,15%. Theo 
thang điểm Barthel trước và sau điều trị điểm trung 
bình tăng được 41,58± 6,90 điểm. Các chỉ số huyết 
học, sinh hóa máu trước và sau điều trị trên lâm sàng 
thay đổi không có ý nghĩa thống kê (p> 0,05). Theo y 
học cổ truyền: sự chuyển dịch độ liệt theo Barthel, 
trúng phong tạng phủ chuyển 1 độ là 35%, chuyển 2 
độ là 65%. Trúng phong kinh lạc chuyển 1 độ là 25%, 
chuyển 2 độ là 75%: chứng thực điểm Barthel chuyển 
1 độ là 13,34%, chuyển 2 độ là 86,66%; chứng hư 
điểm Barthel chuyển 1 độ là 35,14%, chuyển 2 độ là 

64,86%. Trên lâm sàng sau 1 tháng điều trị bằng bài 
“Thông mạch dưỡng não ẩm” và điện châm chưa thấy 
xuất hiện các tác dụng phụ nào đáng kể trên lâm sàng. 

Từ khóa: nhồi máu não, Thông mạch dưỡng não ẩm. 
SUMMARY 
Research on Functional Rehabilitation for the 

patients of mid-brain artery infarction by “Thong mach 
duong nao am” and Electropuncture 

The reseach was done on 52 patients ofmiddle 
cerebral artery infarction treated by “Thong mach 
duong nao am” and electropuncture within one 
month. The results showed that the average Glasgow 
score of the patients after treatment increased from 
13.92 to 15 points. Central facial paralysis, disorder of 
speech, disorder of orbicular muscle from 100%, 50% 
and 19.23% to 23%, 9.62%, 3.38%. According to 
Barthel Index, the decrease is by 1 degree to 28.85%, 
by 2 degree to 71.15%. According to Barthel Index 
before and after treatment, average point increased 


